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Buổi sáng:

Thứ hai ngày 18 tháng 4 năm 2016
< Không có giờ >

Buổi chiều:

Thứ hai ngày 18 tháng 4 năm 2016
Tiết 1: LỊCH SỬ (4B)

Tổng kết
I. mục đích yêu cầu 

Học xong bài này, GV giúp HS biết:

- Hệ thống được quá trình phát triển của lịch sử nước ta từ buổi đầu dựng nước đến giữa thế kỉ XIX.

- Nhớ được các sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử tiêu biểu trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta từ thời Hùng Vương đến buổi đầu thời Nguyễn.

- Tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc.

II. đồ dùng học tập 

- Phiếu học tập của HS.

- Băng thời gian biểu thị các thời kì lịch sử trong SGK được phóng to.

III. các hoạt động dạy - học chủ yếu

1. Hoạt động 1: Làm việc cá nhân (10p)

- GV đưa ra băng thời gian, giải thích băng thời gian và yêu cầu HS điền nội dung các thời kì, triều đại vào ô trống cho chính xác.
- HS dựa vào kiến thức đã học, làm theo yêu cầu của GV.

2. Hoạt động 2: Làm việc cả lớp (10p)

- GV đưa ra một danh sách các nhân vật lịch sử:

+ Hùng Vương

+ An Dương Vương

+ Hai Bà Trưng

+ Ngô Quyền


+ Đinh Bộ Lĩnh

+ Lê Hoàn

+ Lý Thái Tổ


+ Lý Thường Kiệt

+ Trần Hưng Đạo

+ Lê Thánh Tông

+ Nguyễn Trãi

+ Nguyễn Huệ

+ v.v..

- Sau  đó,  GV  yêu  cầu  một số HS ghi tóm tắt về công lao của các nhân vật lịch sử trên 
(khuyến khích các em tìm thêm các nhân vật lịch sử khác và kể về công lao của họ trong các giai đoạn lịch sử đã học ở lớp 4).

3. Hoạt động 3: Làm việc cả lớp (5p)

- GV đưa ra một số địa danh, di tích lịch sử văn hoá có đề cập trong SGK:

+ Lăng vua Hùng

+ Thành Cổ Loa

+ Sông Bạch Đằng

+ Thành Hoa Lư

+ Thành Thăng Long
+ Tượng Phật A-di-đà

+ v.v..
- GV gọi một số HS điền thêm thời gian hoặc sự kiện lịch sử gắn liền với các địa danh, di tích lịch sử văn hoá đó (động viên HS bổ sung các di tích, địa danh trong SGK mà GV chưa đề cập tới).

3. Củng cố, dặn dò

- GV nhận xét tiết học. Nhắc HS chuẩn bị bài sau, tiếp tục ôn tập lại toàn bộ kiến thức lịch sử đã học từ Buổi đầu dựng nước và giữ nước của nhân dân ta.

Tiết 2: ĐỊA LÝ (4B)

Ôn tập

I. Mục đích – yêu cầu


- Chỉ được trên bản đồ địa lí tự nhiên VN


+ Dãy HLS, đỉnh Phan-xi-păng, đb BB, đb NB và các đb duyên hải miền trung; các cao nguyên ở Tây Nguyên.


+ Một số thành phố lớn.


+ Biển đông, các đảo và quần đảo chính.


* GT: không y/c HS hệ thống các đặc điểm chỉ nêu 1 vài đặc điểm của các thành phố, tên một số dân tộc, 1 số hđ chính ở HLS, đb BB, đb NB, đb duyên hải miền trung.


* KNS: GD tình yêu thiên nhiên, đất nước, con người VN 

II. Đồ dùng dạy học:


Bản đồ địa lí VN


III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Ổn định tổ chức (1)
	

	B. Kiểm tra bài cũ 

- Nêu ghi nhớ bài học trước.
- GV nx, ghi điểm.
	- 2 HS nêu, HS khác nx

	C. Dạy bài mới 
	

	1. Giới thiệu bài – ghi bảng (1’)
	

	2. Nội dung (28’) .
	

	a) Làm việc với bản đồ.

 - 1 HS nêu y/c của câu hỏi 1.
- GV troe bản đồ địa lí VN.
- Y/c HS qs bản đồ và lên bảng chỉ trước lớp các địa danh theo y/c bài 1.

b) Một số đặc điểm biêu biểu của các tp lớn.

 - 1 HS nêu y/c của câu hỏi 2.
- Y/c HS viết vào vở các đặc điểm tiêu biểu của các tp lớn theo hàng. Hđ nhóm 4 (nhóm 1,2,3 thảo luận HN, HP, TPHCM, nhóm 4,5,6 thảo luận Huế, ĐN, ĐL, Cần Thơ).

HN: 

HP

Huế

ĐN ...


	- 4 HS lên chỉ.

- Đại diện nhóm nêu kq thảo luận, nhóm khác nx và bổ sung. GV nx và chốt ý chính.

	c) Hệ thống hóa kiến thức về thiên nhiên, con người, hđ sx, ....

- 1 HS nêu y/c của câu hỏi 3,4,5

- GV y/c HS chỉ nêu một vài dân tộc không y/c nêu hết.

- HS thảo luận nhóm đôi (5’)
	- 1-2 nhóm hỏi – đáp trước lớp. HS khác nx, Gv chốt ý chính.

	d) Một số hoạt động khai thác tài nguyên biển

- HS thảo luận câu 6 và nêu đáp án trước lớp. GV nx và chốt ý.
	

	D. Củng cố (2’)

- GV: Củng cố kt bài học và nhận xét chung giờ học.
	

	E. Dặn dò (1’)
	- HS vê học ghi nhớ và chuẩn bị bài “Kiểm tra cuối học kì II”



Tiết 3: KĨ THUẬT (4B)

Lắp xe đẩy hàng (t2)

I - Mục đích, yêu cầu:


- HS biết chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe đẩy hàng.

- Lắp được từng bộ phận và lắp xe đẩy hàng đúng kĩ thuật, đúng quy trình.

- Rèn luyện tính cấn thận, an toàn lao động.

II. Đå dùng dạy học:


- Mẫu xe nôi đã lắp sẵn.


- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.


III. Các hoạt động dạy học:


A. KTBC: 2 - 3': KT đồ dùng học tập.


B. dạy bài mới:


1. Giới thiệu bài: 1' 


2. Hoạt động: 20': HS thực hành lắp xe đẩy hàng.


a. HS chọn chi tiết.


- HS chọn đúng và đủ các chi tiết theo SGK và để rieng từng loại vaog lắp hộp.


- GV kiểm tra và giúp đỡ HS chọn đúng và đủ chi tiết để lắp xe đẩy hàng.


b. Lắp từng bộ phận.


- Trước khi Hs thực hành lắp từng bộ phận, GV gọi 1 em đọc phần ghi nhớ.


- Trong quá trình hS thực hành lắp từng bộ phận, GV nhắc các em lưu ý:

+ Lắp các thanh chữ U dài vào đúng các hàng lỗ ở tấm lớn để làm giá đỡ trục bánh xe.


+ Vị trí lắp và vị trí trong, ngoài của các thanh thẳng 11 lỗ, 7 lỗ, 6 lỗ.


+ Lắp thành sau xe phải chú ý vị trí của mũ vít và đai ốc.


- GV theo dõi và kiểm tra quá trình hS lắp.


c. Lắp ráp xe đẩy.


- GV yêu cầu HS quan sát kĩ hình 1 và nội dung quy trình để thực hành lắp ráp xe.


- GV nhắc nhở HS lưu ý các vị trí lắp ráp giã các bộ phận với nhau.


- GV quan sát HS thực hành uốn nắn, chỉnh sửa cho những HS còn lúng túng.


3. Hoạt động 2: 5':  Đánh giá kết quả học tập.


- GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm thực hành.


- GV nêu các tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm thực hành.


- HS dựa vào tiêu chuẩn để tự đánh giá sản phẩm của mình và của bạn.


- GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS.


- GV nhắc nhở HS tháo các chi tiết và xếp gọn vào hộp.


4. Hoạt động nối tiếp: 2' 


- GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập  của HS.


Buổi sáng:

Thứ ba ngày 19 tháng 4 năm 2016
Tiết 1: TOÁN (4B)

Ôn tập về các phép tính với phân số (t2)
I. Mục tiêu

- Ôn tập  về phép nhân và phép chia phân số. 

- Rèn kĩ năng  làm tính giải toán .

- HS có ý thức  học tập tốt.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

A. kiểm tra bài cũ :2 - 3': KT vở bài tập của HS

b. dạy bài mới

1.  Giới thiệu  bài: 1' 

2 .Thực hành: 33' 

Bài 1: - HS nêu yêu cầu của bài tập.
- GV yêu cầu  HS lên bảng làm , cả lớp làm vở nháp.

- HS khác nhận xét. 

- Gv yêu cầu HS nêu cách thực hiện phép nhân , phép chia phân số. Nhắc các em khi thực hiện các phép tính với phân số kết quả phải được rút gọn đến phân số tối giản.

- GVchữa bài và kết luận chung .

Bài 2: - Cho HS nêu yêu cầu của bài tập.
- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- HS lên bảng làm, lớp giải vở nháp. HS khác nhận xét.

- HS nhận xét, chữa bài.

Bài 3: - GV viết phép tính phần a) lên bảng, hướng dẫn HS cách làm, rút gọn ngay khi thực hiện phép tính, sau đó yêu cầu Hs làm bài.
- HS nhận xét, GV nhận xét đánh giá.

Bài 4: - HS đọc đề bài.
- GV hướng dẫn HS làm.

- HS lên bảng làm bài, lớp  làm bài vào vở.

- HS nhận xét, GV nhận xét đánh giá.

3. Củng cố , dặn dò: 2' 

- GV nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài sau.


Tiết 2: TẬP ĐỌC (4B)

Con chim chiền chiện

I. Mục đích, yêu cầu

1. Đọc trôi chảy, lưu loát bài thơ, đọc đúng nhịp thơ. Biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng hồn nhiên, vui tươi, tràn đầy tình yêu cuộc sống.

2. Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài. Hiểu được nội dung, ý nghĩa của bài thơ: Hình ảnh con chim chiền chiện tự do bay lượn, hát ca giữa không gian cao rộng, trong khung cảnh thiên nhiên thanh bình là hình ảnh của cuộc sống ấm no, hạnh phúc, gieo trong lòng người đọc cảm giác thêm yêu đời, yêu cuộc sống.

3. Học thuộc lòng bài thơ.


II. Đồ dùng dạy - học

Tranh minh hoạ bài tập đọc trong SGK.


III. Các hoạt động dạy - học



A. Kiểm tra bài cũ


GV kiển tra 3 HS đọc truyện Vương quốc vắng nụ cười (phần 2) theo cách phân vai, trả lời các câu hỏi về nội dung truyện trong SGK.


B. Dạy bài mới


1. Giới thiệu bài: Bài thơ Con chim chiền chiện tả hình ảnh một chú chim chiền chiện tự do bay lượn, hát ca giữa bầu trời cao rộng. Bài thơ gợi cho người đọc những cảm giác như thế nào, các em hãy đọc bài thơ.

2. Luyện đọc và tìm hiểu bài

a) Luyện đọc

- HS tiếp nối nhau đọc 6 khổ thơ, 2-3 lượt. GV kết hợp sửa lỗi về đọc cho HS, giúp các em hiểu nghĩa các từ ngữ khó được chú giải sau bài (cao hoài, cao vọi, thì, lúa tròn bụng sữa).

- HS luyện đọc theo cặp. Hai, ba em đọc cả bài.

- GV đọc diễn cảm toàn bài - giọng hồn nhiên, vui tươi. Nhấn giọng những từ ngữ gợi tả tiếng hót của chim trên bầu trời cao rộng: ngọt ngào, cao hoài, cao vợi, long lanh, sương chói, chan chứa,...

b) Tìm hiểu bài

GV yêu cầu HS đọc các câu hỏi trong nội dung bài và trả lời:

+ Con chim chiền chiện bay lượn giữa khung cảnh thiên nhiên như thế nào?

(Chim bày lượn trên cánh đồng lúa, giữa một không gian rất cao, rất rộng.)

+ Những từ ngữ và chi tiết nào vẽ lên hình ảnh con chim chiền chiện tự do bay lượn giữa không gian cao rộng?

(Chim bay lượn rất tự do: 

* lúc sà xuống cánh đồng - chim bay, chim sà; lúa tròn bụng sữa,...

* lúc vút lên cao - bay vút, bay cao, vút cao, cao vút, cao hoài, cao vợi.

* hình ảnh - cánh đập trời xanh, chim biến mất rồi, chỉ còn tiếng hót làm xanh da trời.

=> Vì bay lượn tự do nên lòng chim vui nhiều, hót không biết mỏi.)

+ Tìm những câu thơ nói về tiếng hót của chim chiền chiện.

Khổ 1: Khúc hát ngọt ngào.

Khổ 2: Tiếng hót long lanh, Như cành sương chói.

Khổ 3: Chim ơi, chim nói, Chuyện chi, chuyện chi?

Khổ 4: Tiếng ngọc trong veo, Chim gieo từng chuỗi

Khổ 5: Đồng quê chan chứa, Những lời chim ca

Khổ 6: Chỉ còn tiếng hót, Làm xanh da trời

+ Tiếng hót của chim chiền chiện gợi cho em những cảm giác như thế nào?

(Tiếng hót của chim gợi cho em cảm giác về một cuộc sống rất thanh bình, hạnh phúc. / Tiếng  hót của chim làm cho em thấy cuộc sống rất hạnh phúc, tự do. / Tiếng hót của chim làm 
em thấy yêu hơn cuộc sống, yêu hơn mọi người./...)

c) Hướng dẫn đọc diễn cảm và HTL bài thơ

- Ba HS tiếp nối nhau đọc 6 khổ thơ. GV hướng dẫn các em tìm đúng giọng đọc bài thơ và thể hiện diễn cảm (theo gợi ý ở mục 2a).

- GV hướng dẫn cả lớp luyện đọc và thi đọc diễn cảm 2-3 khổ thơ.

- HS nhẩm HTL bài thơ. HS thi đọc thuộc lòng từng khổ, cả bài thơ.
3. Củng cố, dặn dò

GV nhận xét tiết học. Yêu cầu HS về nhà tiếp tục HTL bài thơ.


Tiết 3: THỂ DỤC (4B)

< Do GV chuyên soạn và dạy >


Tiết 4: KỂ CHUYỆN (4B)

Kể chuyện đã nghe, đã đọc.
i. mục đích, yêu cầu

1. Rèn kĩ năng nói: 

- Biết kể tự nhiên, bằng lời của mình một câu chuyện, đoạn chuyện đã nghe, đã đọc có nhân vật, ý nghĩa, nói về tinh thần lạc quan, yêu đời.

- Trao đổi được với các bạn về ý nghĩa câu chuyện, đoạn chuyện.

2. Rèn kĩ năng nghe: 

Lắng nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn.

ii. đồ dùng dạy - học 

- Một số báo, sách, truyện viết về những người trong hoàn cảnh khó khăn vẫn lạc quan, yêu đời, có khiếu hài hước (GV và HS sưu tầm): truyện cổ tích, ngụ ngôn, truyện danh nhân, truyện cười, truyện thiếu nhi.

- Bảng lớp viết sẵn đề bài, dàn ý kể chuyện.
iii. các hoạt động dạy - học 
A. Kiểm tra bài cũ: 3 - 5': 

GV kiểm tra 1 HS kể lại 1-2 đoạn của câu chuyện Khát vọng sống, nói ý nghĩa câu chuyện.

b. dạy bài mới 

1. Giới thiệu bài: 2' 

- GV nêu MĐ, YC của tiết học: Tiết học hôm nay giúp các em được kể cho nhau nghe những câu chuyện đã nghe, đã đọc về những con người có tính cách đáng quý và rất đáng khâm phục: những người biết sống vui, sống khoẻ, có khiếu hài hước, những người sống lạc quan, yêu đời trong mọi hoàn cảnh.

- GV kiểm tra việc HS đọc truyện ở nhà. (HS giới thiệu nhanh những truyện đọc các em mang đến lớp).
2. Hướng dẫn HS kể chuyện

a. Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của bài tập

- 1HS đọc đề bài. GV gạch dưới những từ ngữ quan trọng để HS không kể chuyện lạc đề: 
Hãy kể một câu chuyện đã được nghe hoặc được đọc về tinh thần lạc quan, yêu đời.
- HS tiếp nối nhau đọc các gợi ý 1,2. Cả lớp theo dõi trong SGK.

- GV phân tích gợi ý và nhắc thêm HS: (để HS hiểu gợi ý hơn)

- Một số HS tiếp nối nhau giới thiệu tên câu chuyện, nhân vật trong câu chuyện mình sẽ kể.

b. HS thực hành kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

- GV nhắc HS nên kể chuyện theo lối mở rộng (nói thêm về tính cách nhân vật và ý nghĩa của câu chuyện) để các bạn cùng trao đổi. Có thể chỉ kể 1-2 đoạn của câu chuyện.

- Từng cặp HS kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

- Thi KC trước lớp:

+ Mỗi HS kể chuyện xong, nói ý nghĩa của câu chuyện hoặc đối thoại cùng các bạn về tính cách nhân vật và ý nghĩa câu chuyện. Cả lớp và GV nhận xét, chấm điểm.

+ Cả lớp bình chọn bạn tìm được câu chuyện hay nhất, bạn kể chuyện lôi cuốn nhất, bạn đặt câu hỏi thông minh nhất.

4. Củng cố , dặn dò: 2'

- GV nhận xét tiết học. Yêu cầu HS về nhà kể lại câu chuyện vừa kể cho người thân nghe.

- Dặn HS đọc trước để chuẩn bị nội dung cho bài KC được chứng kiến hoặc tham gia ở tuần 34 (Kể về một người vui tính mà em biết).


Buổi chiều:

Thứ ba ngày 19 tháng 4 năm 2016
Tiết 1: LỊCH SỬ (4A)

Tổng kết
< Soạn dạy như tiết 1 chiều thứ 2 ngày 18/4/2016 >
Tiết 2: ĐỊA LÝ (4A)

Ôn tập
< Soạn dạy như tiết 2 chiều thứ 2 ngày 18/4/2016 >

Tiết 3: KHOA HỌC (4A)

Quan hệ thức ăn trong tự nhiên

I. Mục tiêu: 


Sau bài học, HS có thể: 

- Kể ra mối quan hệ giữa yếu tố vô sinh và hữu sinh trong tự nhiên.

- Vẽ và trình bày sơ đồ mối quan hệ sinh vật này là thức ăn của sinh vật kia.

II. Đồ dùng dạy - học

- Hình trang 130, 131 SGK.

- Giấy khổ A0, bút vẽ đủ dùng cho các nhóm.

III. Hoạt động dạy - học

Hoạt động 1: Trình bày mối quan hệ của thực vật đối với các yếu tố vô sinh trong tự nhiên.

*Mục tiêu: Xác định mối quan hệ giữa yếu tố vô sinh và hữu sinh trong tự nhiên thông qua quá trình trao đổi chất của thực vật.

*Cách tiến hành: 
Bước 1: 

- GV yêu cầu HS quan sát hình 1 trang 130 SGK:

+ Trước hết kể tên những gì được vẽ trong hình.

+ Tiếp theo, GV yêu cầu HS nói về: ý nghĩa của chiều các mũi tên có trong sơ đồ.

	- GV giảng cho HS hiểu, nếu các em không trả lời được câu hỏi trên, GV có thể gợi ý: Để thể hiện mối quan hệ về thức ăn, người ta dùng các mũi tên. Trong hình 1 trang 130:

+ Mũi tên xuất phát từ khí các-bô-níc và chỉ vào lá của cây ngô cho biết khí các-bô-níc được cây ngô hấp thụ qua lá.

+ Mũi tên xuất phát từ nước, các chất khoáng và chỉ vào rễ của cây ngô cho biết nước, các chất khoáng được cây ngô hấp thụ qua rễ.
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Bước 2: 

GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi:

+ ”Thức ăn” của cây ngô là gì? 

+ Từ những ”thức ăn” đó, cây ngô có thể tạo ra những chất dinh dưỡng nào để nuôi cây?

Kết luận: Chỉ có thực vật mới trực tiếp hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời và lấy các chất vô sinh như nước, khí các-bô-níc để tạo thành chất dinh dưỡng nuôi chính thực vật và các sinh vật khác.

Hoạt động 2: Thực hành vẽ sơ đồ mối quan hệ thức ăn giữa các sinh vật.

*Mục tiêu: Vẽ và trình bày sơ đồ mối quan hệ sinh vật này là thức ăn của sinh vật kia.

*Cách tiến hành: 
Bước 1: Làm việc cả lớp

- GV hướng dẫn HS tìm hiểu mối quan hệ thức ăn giữa các sinh vật thông qua một số câu hỏi:

	+ Thức ăn của châu chấu là gì? (Lá ngô).

+ Giữa cây ngô và châu chấu có quan hệ gì? (Cây ngô là thức ăn của châu chấu).

+ Thức ăn của ếch là gì? (Châu chấu).

+ Giữa châu chấu và ếch có quan hệ gì? (Châu chấu là thức ăn của ếch).

Bước 2: Làm việc theo nhóm

- GV chia nhóm, phát giấy và bút vẽ cho các nhóm.

- HS làm việc theo nhóm, các em cùng tham gia vẽ sơ đồ sinh vật này là thức ăn của sinh vật kia bằng chữ.
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- Nhóm trưởng điều khiển các bạn lần lượt giải thích sơ đồ trong nhóm.

Bước 3: Các nhóm treo sản phẩm và cử đại diện trình bày trước lớp.

Kết luận: Sơ đồ (bằng chữ) sinh vật này là thức ăn của sinh vật kia:


(Cây ngô, châu chấu, ếch đều là những sinh vật).

Kết thúc bài học:

GV có thể cho các nhóm thi đua vẽ hoặc viết một sơ đồ thể hiện sinh vật này là thức ăn của sinh vật kia. Nhóm nào viết hoặc vẽ xong trước, đúng và đẹp là thắng cuộc.


Buổi chiều:
Thứ sáu ngày 22 tháng 4 năm 2016
Tiết 1: LUYỆN TỪ VÀ CÂU (4B)

Thêm trạng ngữ cho câu
I. Mục đích, yêu cầu


1. HS hiểu được tác dụng và đặc điểm của trạng ngữ chỉ mục đích trong câu (trả lời câu hỏi: Để làm gì ? Nhằm mục đích gì ? Vì cái gì ?).


2. Nhận diện được trạng ngữ chỉ mục đích trong câu; thêm được trạng ngữ chỉ mục đích cho câu.

II. Đồ dùng dạy - học

- Một số tờ giấy khổ rộng để HS làm BT2,3 (phần Nhận xét).

- 1 tờ phiếu viết nội dung BT1,2 (phần Luyện tập).

III. Các hoạt động dạy - học

A. Kiểm tra bài cũ

GV kiểm tra 2HS - mỗi em làm lại một BT (2,4) tiết MRVT: lạc quan, yêu đời.

B. Dạy bài mới

1. Giới thiệu bài: GV nêu MĐ, YC của tiết học.

2. Phần Nhận xét

- 1HS đọc nội dung BT1, 2.

- Cả lớp đọc thầm truyện Con cáo và chùm nho, suy nghĩ, trả lời câu hỏi. GV chốt lại: 

Trạng ngữ được in nghiêng trả lời câu hỏi Để làm gì?, Nhằm mục đích gì? Nó bổ sung ý nghĩa mục đích cho câu.

3. Phần Ghi nhớ

- 2,3HS đọc và nói lại nội dung phần ghi nhớ trong SGK.

- GV yêu cầu HS học thuộc nội dung cần ghi nhớ.

4. Phần Luyện tập

Bài tập 1

- HS đọc nội dung BT, làm bài vào vở hoặc VBT: tìm bộ phận trạng ngữ chỉ mục đích trong câu.

- HS phát biểu ý kiến, GV dán tờ phiếu đã viết 3 câu văn, mời 1HS có lời giải đúng lên bảng làm bài.

+ Để tiêm phòng dịch cho trẻ, tỉnh đã cử nhiều đội y tế về các bản.

+ Vì Tổ quốc, thiếu niên sẵn sàng !

+ Nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh, các trường đã tổ chức nhiều hoạt động.

Bài tập 2: 

Cách thực hiện tương tự BT1:

- GV yêu cầu HS đọc nội dung BT, làm bài vào vở hoặc VBT: tìm bộ phận trạng ngữ chỉ mục đích trong câu.

- HS phát biểu ý kiến, GV dán tờ phiếu thứ hai đã viết 3 câu văn, mời 1HS có lời giải đúng lên bảng làm bài.

+ Để lấy nước tưới cho ruộng đồng, xã em vừa đào một con mương.

+ Vì danh dự của lớp, chúng em quyết tâm học tập và rèn luyện thật tốt.

+ Để thân thể khoẻ mạnh, em phải năng tập thể dục.

Bài tập 3: 

- 2HS tiếp nối nhau đọc nội dung BT3 (2 đoạn a,b).

- GV nhắc HS đọc kĩ đoạn văn, chú ý câu hỏi mở đầu mỗi đoạn để thêm đúng trạng ngữ chỉ mục đích vào câu in nghiêng, làm đoạn văn thêm mạch lạc.

- HS quan sát tranh minh hoạ 2 đoạn văn trong SGK, đọc thầm từng đoạn văn, suy nghĩ, làm bài.

- HS phát biểu ý kiến. GV viết lên bảng câu văn in nghiêng đã được bổ sung trạng ngữ chỉ mục đích.

Lời giải:
+ Đoạn a: Để mài cho răng ngọn đi, chuột gặm các đồ vật cứng.

+ Đoạn b: Để tìm kiếm thức ăn, chúng dùng cái mũi và mồm đặc biệt đó dũi đất.
5. Củng cố, dặn dò

- Một, hai HS nhắc lại nội dung ghi nhớ trong SGK.

- GV dặn HS về nhà đặt 3-4 câu văn có trạng ngữ chỉ mục đích.


Tiết 2: ÂM NHẠC (4B)

< Do GV chuyên soạn và dạy >

Tiết 3: KHOA HỌC (4B)

Chuổi thức ăn trong tự nhiên

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC


Sau bài học, HS có khả năng:


- Giải thích được vai trò của vi khuẩn phân huỷ trong mối quan hệ thức ăn khép kín giữa bò và cỏ trên cánh đồng chăn thả bò.

- Nêu được định nghĩa về chuỗi thức ăn.

- Trình bày được một số ví dụ khác về chuỗi thức ăn trong tự nhiên.


II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC


- Thông tin trong SGK Khoa học 4 (Bài 66).


- Một  số  tranh ảnh động vật và thực vật cắt rời (hoặc các thẻ ghi sẵn tên động vật hoặc 
thực vật), một số thẻ trống đủ dùng cho các nhóm.


- Giấy A0, bút vẽ đủ dùng cho các nhóm.


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC


1. Khám phá


Hoạt động 1: VẼ VÀ TRÌNH BÀY SƠ ĐỒ "MỖI QUAN HỆ GIỮA BÒ VÀ CỎ"


Mục tiêu: HS giải thích được vai trò của vi khuẩn phân huỷ trong mối quan hệ thức ăn khép kín giữa bò và cỏ trên cánh đồng chăn thả bò.


Cách tiến hành:


* Bước 1:

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm và nói với nhau về những gì các em đã tìm hiểu được về mối quan hệ giữa bò và cỏ.

- Đại diện một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung.

- Thảo luận của HS cần nêu được các ý chính sau:

+ Cỏ là thức ăn của bò.

+ Phân của bò thải ra, dưới tác dụng của các vi sinh vật bị phân huỷ thành các chất khoáng có trong đất.

+ Cỏ sử dụng các chất khoáng có trong đất để sống và phát triển.

* Bước 2:

- Dựa trên kết quả thảo luận ở bước 1, các nhóm vẽ sơ đồ bằng chữ (hoặc hình vẽ) và mũi tên để chỉ mối quan hệ về thức ăn giữa bò và cỏ (xem gợi ý ở phụ lục).

- Lưu ý: Nếu HS có khó khăn trong việc vẽ sơ đồ, GV có thể nhắc lại nguyên tắc vẽ sơ đồ mối quan hệ thức ăn ở bài 65.

* Bước 3:

- Đại diện các nhóm trình bày sơ đồ của nhóm mình.

- GV khen các nhóm vẽ sơ đồ nhanh, đẹp và trình bày rõ ràng.

Kết luận:

Sơ đồ mỗi quan hệ giữa bò và cỏ cho thấy: Cánh đồng cỏ cung cấp thức ăn cho những đàn bò. Những đàn bò cung cấp phân bón cho cánh đồng cỏ. Mối quan hệ khép kín giữa bò và cỏ có được là nhờ những vi khuẩn phân huỷ phân bò thành các chất khoáng đơn giản.

2. Kết nối


Hoạt động 2: PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ MỘT CHUỖI THỨC ĂN


Mục tiêu: HS nêu được định nghĩa về chuỗi thức ăn.


Cách tiến hành:

- GV yêu cầu từng HS quan sát sơ đồ chuỗi thức ăn được vẽ trong SGK (xem phụ lục) và dựa vào các phát hiện thu được từ hoạt động 1 để phân tích sơ đồ này.

- Tiếp theo, các em sẽ trao đổi suy nghĩ của mình với các bạn trong cặp rồi mới chia sẻ trước lớp.

Kết luận: Cỏ là thức ăn của thỏ, thỏ là thức ăn của cáo. Xác thực vật, động vật chết được các vi khuẩn phân huỷ tạo thành các chất khoáng đơn giản. Những chất khoáng (được phân huỷ từ xác chết hữu cơ) lại được cây cỏ sử dụng làm thức ăn của chúng. Các mối quan hệ về thức ăn nêu trên được gọi là một chuỗi thức ăn.

Trong tự nhiên có rất nhiều chuỗi thức ăn. Các chuỗi thức ăn thường bắt đầu từ thực vật.
3. Thực hành


Hoạt động 3: TRÒ CHƠI "ĐI TÌM CÁC MẮT XÍCH TRONG CHUỖI THỨC ĂN"

Mục tiêu: 
- HS trình bày được một số ví dụ khác về chuỗi thức ăn trong tự nhiên.

- Phân tích, phán đoán và hoàn thành 1 sơ đồ chuỗi thức ăn trong tự nhiên.

- Bình luận, khái quát, tổng hợp thông tin để biết mối quan hệ thức ăn trong tự nhiên rất 
đa dạng.


Cách tiến hành:

- Chia HS thành các nhóm nhỏ, phát cho mỗi nhóm một hình động vật, thực vật cắt rời (xem phụ lục) và một số thẻ để trống. Yêu cầu các em sử dụng thẻ trống (để vẽ mũi tên và viết tên mắt xích còn thiếu) kết hợp với việc lựa chọn các hình ảnh đã cho để tạo ra các chuỗi thức ăn trong tự nhiên.

- Trong cùng một thời gian, nhóm nào xác định được nhiều chuỗi thức ăn hơn là thắng cuộc.

4. Vận dụng: Bài tập về nhà


Mục tiêu: Lên kế hoạch bản thân để ngăn chặn các hành vi phá vỡ cân bằng chuỗi thức ăn trong tự nhiên.


Cách tiến hành: Yêu cầu cả lớp ghi 2 câu hỏi về nhà suy nghĩ và sẽ trình bày trong tiết ôn tập tuần sau.


- Điều gì sẽ xảy ra khi một mắt xích trong chuỗi thức ăn trong tự nhiên bị "mất"?


- Các em có thể làm gì để ngăn chặn các hành vi phá vỡ cân bằng chuỗi thức ăn trong tự nhiên?


IV. TƯ LIỆU

SƠ ĐỒ "MỐI QUAN HỆ GIỮA BÒ VÀ CỎ" (HOẠT ĐỘNG 1)


SƠ ĐỒ MỘT CHUỖI THỨC ĂN TRONG TỰ NHIÊN (HOẠT ĐỘNG 2)
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